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I - HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

1- Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán

2 – Phương pháp kiểm toán chứng từ

3 – Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

1- Khái quát về hệ thống
phương pháp kiểm toán.

� Cơ sở hình thành các phương pháp kiểm toán

- Cơ sở phương pháp luận

- Cơ sở phương pháp kỹ thuật

- Ảnh hưởng bởi đối tượng kiểm toán

Cơ sở phương pháp luận

� Phép biện chứng duy vật đem lại khả năng nhìn nhận

các hoạt động phức tạp thông qua tính quy luật biện

chứng và xem xét các sự việc trong mối quan hệ biện

chứng.

� Phép duy vật biện chứng là đi từ trực quan sinh động

đến tư duy trừu tượng và chỉ ra tính logíc của quá

trình nhận thức và các mối quan hệ quy luật vận động

của mỗi sự vật, hiện tượng và thông qua các cặp phạm 

trù cụ thể.
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Cơ sở phương pháp kỹ thuật

� Kiểm toán sử dụng phương pháp kỹ thuật của các

môn học:

� Môn Toán học

� Môn Kế toán

� Môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Quan hệ với đối tượng kiểm toán

� Một phần là thực trạng hoạt động tài chính ®: được
phản ánh trong tài liệu kế toán do vậy, kiểm toán có
thể kế thừa cơ sở phương pháp kế toán, phân tích để
xây dựng phương pháp kiểm toán chứng từ.

� Một phần khác chưa được phản ánh kể cả phản ánh
chưa trung thực trong tài liệu này do đó kiểm toán 
chưa có cơ sở dữ liệu và kiểm toán đã xây dựng

phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ.

HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
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2 - Hệ thống phương pháp 
kiểm toán chỨng tỪ

KIỂM TOÁN CÂN ĐỐI A

B  ĐỐI CHIẾU TRỰC TIẾP

C ĐỐI CHIẾU LÔGÍC

a. Kiểm toán cân đối:

� Khái niệm:

Kiểm toán cân đối là phương pháp dựa trên các
phương trình kế toán và các cân đối khác để kiểm
tra các quan hệ nội tại của các yếu tố cấu thành
quan hệ cân đối đó.

Các phương pháp 
kiểm tra tính cân đối.

+ Cân đối cụ thể.

Cân đối cụ thể là biểu hiện thông qua các định
khoản kế toán và thể hiện trong các sổ sách kế
toán khác nhau: sổ nhật ký, bảng kê, sổ cái...

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh tăng
trong kỳ - Số phát sinh giảm trong kỳ.

Số phát sinh Bên Nợ = Số phát sinh Bên Có
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Các phương pháp 
kiểm tra tính cân đối.

+ Cân đối tổng quát.

Cân đối tổng quát là xem xét mối tương quan của
một phương trình kế toán cơ bản.

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn.

Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn

Tổng Nguồn vốn = Vốn chủ sở hữu + Công nợ.

Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Công nợ.

b. Đèi chiÕu trùc tiÕp.

� Khái niệm:

Đèi chiếu trực tiếp là so sánh, đối chiếu (về
mặt lượng) trị số của cùng một chỉ tiêu trên
các nguồn tài liệu khác nhau.

Các loại đối chiếu trực tiếp

• Đèi chiếu giữa số cuối kỳ và số đầu năm hoặc

giữa các kỳ trên các Bảng cân đối tài sản để

nghiên cứu động thái của các mặt hoạt động

tương ứng với chỉ tiêu đó (đối chiếu ngang)

• Đèi chiếu giữa các bộ phận tổng thể để xem xét

cơ cấu, phân bố từng quần thể (đối chiếu dọc).

• Đèi chiếu trị số của các chỉ tiêu với trị số của các 

yếu tố cấu thành chỉ tiêu đó.
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Các loại đối chiếu trực tiếp

• Đèi chiếu giữa số dự đoán, định mức, kế hoạch 
với số thực tế để đánh giá mức độ phấn đấu thực
hiện các mục tiêu thể hiện trên các chỉ tiêu
tương ứng.

• Đèi chiếu trị số của cùng một chỉ tiêu trong cùng
một thời kỳ trên các chứng từ khác nhau.

• Đèi chiếu các con số của cùng một chứng từ
nhưng được bảo quản, lưu trữ ở các địa điểm
khác nhau.

c. Đèi chiÕu logic.

� Khái niệm:

Đèi chiếu logic là đối chiếu trị số của các chỉ
tiêu có quan hệ với nhau theo xu hướng nhất
định hay tỷ lệ nhất định.

Các loại đối chiếu logic:

� Phân tích về xu hướng của các nghiệp vụ, 
các kho�n mục: Đ©y là quá trình phân tích
những thay đổi của một số dư tài khoản hoặc
một loại nghiệp vụ dựa trên sự hiểu biết về yếu
tố tạo ra xu hướng của số dư tài khoản và loại 
hình nghiệp vụ.

� Phân tích tỷ suất: nhằm đánh giá sự tương
quan giữa các khoản mục với nhau và tính trọng
yếu cũng như khả năng tài chính hoặc tính hợp
lý của bản thân tỷ suất.
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3 - Các phương pháp kiểm toán 
ngoài chứng từ.

KIỂM KÊ A

B THỰC NGIỆM

C ĐIỀU TRA

a. Kiểm kê.

� Khái niệm: 

Kiểm kê là phương pháp
kiểm tra tại chỗ các loại 
tài sản trong kho và trong
két nhằm cung cấp các
bằng chứng về sự tồn tại, 
tình trạng tài sản, số
lượng và cũng có thể là
giá trị của tài sản.

quy trÌnh Kiểm kê:

� Chuẩn bị kiểm kê:

Trong khâu này cần xác định rõ mục tiêu, xác định quy mô
kiểm kê, thời gian kiểm kê, phân bổ nhân lực, chuẩn bị các 
thiết bị đo lường phù hợp.

� Thực hiện kiểm kê:

Kiểm kê phải tiến hành theo trình tự, kế hoạch ®: xác định và
phải ghi chép đầy đủ trên các phiếu kiểm kê, lập bảng kê.

� Kết thúc kiểm kê:

Phải lập biên bản kiểm kê trong đó ghi rõ mục tiêu, nội dung, 
trình tự tiến hành, các chênh lệch ®: được phát hiện và kiến
nghị về cách xử lý các chênh lệch.
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b. Thực nghiệm.

� Khái niệm:

Thực nghiệm là phương pháp diễn lại hoặc nghiên
cứu, phân tích từng yếu tố cấu thành của một tài sản, 
một quá trình đã có, đã diễn ra và cần xác minh lại.

� Quá trình tiến hành :

� + Chuẩn bị: phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật
chất, về nhân lực, về thời gian và các điều kiện pháp lý.

� + Thực hiện: triển khai thực nghiệm theo kế hoạch ®:
định, cần ghi chép đầy đủ để tạo bằng chứng kiểm toán.

� + Kết thúc: đưa ra được biên bản thực nghiệm và phải
nêu rõ kết luận về vấn đề cần xem xét.

c. ĐiÒu tra.

� Khái niệm:

ĐiÒu tra là phương pháp xác định lại một tài 
liệu hay một thực trạng để đi đến những
quyết định hay kết luận cho kiểm toán.

� Theo VSA 500: 

ĐiÒu tra là việc tìm kiếm thông tin từ những
người có hiểu biết ở bên trong hoặc bên 
ngoài đơn vị.

CÁc kỸ thuẬt ĐiỀu tra

� Quan sát:

� Phỏng vấn, tiếp xúc:

� Chọn mẫu các đối tượng

kiểm toán, xác minh làm rõ

vấn đề cần kiểm toán

� Xác minh bằng văn bản

qua thư xác nhận
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II - CHỌN MẪU KIỂM TOÁN

1 - Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu trong kiểm toán

2 - Chọn mẫu ngẫu nhiên

3 - Chọn mẫu phi xắc suất

1. Các khái niệm cơ bẢn
về chọn mẫu trong kiểm toán.

� Khái niệm

Chọn mẫu kiểm toán là lựa chọn một số phần tử
(gọi là mẫu) từ một tập hợp các phần tử (gọi là
tổng thể) và dùng các đặc trưng của mẫu để rút ra
các suy đoán về đặc trưng của toàn bộ tổng thể.

� Yêu cầu cơ bản của chọn mẫu:

Mẫu được chọn phải là mẫu đại diện mang đầy
đủ các đÆc trưng của tổng thể mà mẫu được
chọn ra. 

Các khái niệm cơ bẢn
về chọn mẫu trong kiểm toán.

� Rủi ro chọn mẫu là khả năng mà kết luận của kiểm

toán viên dựa trên mẫu sai lệch so với kết luận mà

kiểm toán viên cũng dùng thử nghiệm tương tự áp 

dụng đối với toàn bộ tổng thể.

� Rủi ro không do chọn mẫu là khả năng kiểm toán 

viên đưa ra những kết luận sai lầm không phải do lỗi
chọn mẫu mà do các yếu tố không liên quan trực tiếp

đến việc chọn mẫu. 
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2. Chọn mẫu ngẫu nhiên.

� Khái niệm:

Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn khách quan
theo phương pháp xác định, bảo ®ảm cho mọi
phần tử cấu thành tổng thể đều có khả năng như
nhau trong việc hình thành mẫu chọn.

� Trong chọn mẫu ngẫu nhiên có các loại hình cụ thể:

� Chọn mẫu ngẫu nhiên theo bảng số ngẫu nhiên.

� Chọn mẫu ngẫu nhiên theo chương trình vi tính.

� Chọn mẫu ngẫu nhiên theo khoảng cách (hệ thống).

Chọn mẫu ngẫu nhiên
theo bẢng số ngẫu nhiên

� KTV sử dụng bảng số ngẫu nhiên để chọn
mẫu các đối tượng kiểm toán.

� Các bước chọn mẫu
� Bước 1: ĐÞnh lượng đối tượng kiểm toán bằng hệ
thống các con số duy nhất.

� Bước 2: Xác định mối quan hệ giữa các phần tử ®:
định dạng với số ngẫu nhiên trong bảng số ngẫu
nhiên.

� Bước 3: Xác định lộ trình sử dụng bảng số ngẫu
nhiên

� Bước 4: Xác định điểm xuất phát.

Chọn mẫu ngẫu nhiên
theo hệ thống

� Khái niệm:

Chọn mẫu ngẫu nhiên theo hệ thống là quá trình
chọn máy móc theo khoảng cách xác định trên cơ
sở kích cỡ của quần thể và số lượng mẫu cần chọn.

� Các bước tiến hành lấy mẫu:

� Bước 1: Xác định quy mô tổng thể (N).

� Bước 2: Xác định quy mô mẫu (M).

� Bước 3: Xác định khoảng cách cố ®Þnh(K). 

K= N/M

� Bước 4: Xác định điểm xuất phát (M1).

Mi = Mi-1 + K hoặc Mi = M1 + (i-1)*K

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


11

3. Chọn mẫu phi xác suất.

� Khái niệm:

Chọn mẫu phi xác suất là cách chọn mẫu theo
phán đoán chủ quan và không dựa theo
phương pháp máy móc, khách quan.

� Trong chọn mẫu phi xác suất gồm:

� Chọn mẫu theo khối.

� Chọn mẫu theo nhận định.

HẾT CHƯƠNG IV
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